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2.4. Số ngày nằm điều trị 
Bảng 9 cho thấy số ngày nằm viện trung bình sau 

mổ là 8,5  2,3 ngày, tối thiểu là 7 ngày và dài nhất là 
13 ngày. Số ngày nằm viện toàn bộ trung bình là 15,6 
 7,6, ngắn nhất là 10 ngày và dài nhất là 18 ngày. 
Kết quả này thấp hơn so với kết quả nghiên cứu của 
Nguyễn Anh Việt [7] thời gian nằm viện sau mổ trung 
bình là 14,6 ngày, ngắn nhất là 7 ngày và dài nhất là 
50 ngày.  

Kết luận 
Kỹ thuật phẫu thuật nội soi điều trị UTTT phức tạp 

hơn so với phương pháp mổ kinh điển, đặc biệt là 
UTTT thấp. Nhưng tai biết trong mổ ít khả năng xảy 
ra. Trong kết quả nghiên cứu của chúng tôi có 2/68 
bệnh nhân (chiếm 2,9%), tai biến trong mổ và biến 
chứng sớm sau mổ là 6/68 bệnh nhân (Chiếm 8,8%), 
Trong đó có 4 bệnh nhân nhiễm trùng vết mổ và 1 
bệnh nhân phát hiện xì miệng nối 15h sau mổ. Không 
có tử vong trong phẫu thuật. 

Tỷ lệ bảo tồn cơ thắt thành công là 56/68 bệnh 
nhân (chiếm 82,4%). Trong đó có 20/32 bệnh nhân 
trong nhóm UTTT thấp. 

Thơi gian nằm điều trị tại bệnh viện được rút ngắn 
hơn so với phương pháp mổ kinh điển. Thời gian nằm 
viện sau mổ trung bình là 8,5 +2,3 ngày, ngắn nhất là 
7 ngày, dài nhất là 13 ngày.  
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA ÁO NẸP CHỈNH HÌNH CHÊNEAU 
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TÓM TẮT  
Vẹo cột sống gây nên những biến dạng lớn về giải 

phẫu, ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của trẻ, là 
nguyên nhân dẫn đến những tình trạng bệnh lý của 
bộ máy hô hấp, tuần hoàn và vận động. Mục tiêu: 
Đánh giá hiệu quả bước đầu của áo nẹp chỉnh hình 
Chêneau trong điều trị cho trẻ vẹo cột sống tự phát. 
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu can thiệp tự 
đối chứng trước và sau điều trị được tiến hành trên 31 
trẻ vẹo cột sống tự phát được mặc áo nẹp chỉnh hình 
Chêneau. Kết quả và kết luận: áo nẹp chỉnh hình 
Chêneau thực sự có hiệu quả đối với trẻ vẹo cột sống 
tự phát. Sau 6 tháng điều trị có 67,7% và sau 1 năm 
điều trị có 87,1% trường hợp được cải thiên. Loại 
đường cong thắt lưng có kết quả điều trị tốt nhất 
(75%), tiếp đó loại đường cong ngực (66,7%) và 
đường cong đôi ngực - thắt lưng (50%). 

Từ khóa: Hiệu quả, Vẹo cột sống tự phát, áo nẹp 
chỉnh hình Chêneau. 

SUMMARY 
Idiopathic scoliosis results in physical deformaties, 

affects on children’s physical development and this 
leads to pathologies of pulmonary, circulation and 
motor functions. Objective: To assess the initial 
effectiveness of Chªneau brace in treating adolescent 

idiopathic scoliosis. Materials and method: a 
prospective controlled study comprises 31 patients 
with idiopathich scoliosis, treated with Chªneau brace. 
Results and conclusion: Conservative treatment with 
Chªneau brace was really effective in halting idiopathic 
scoliosis progression. After 6 months and 1 year of 
treatment there was 87,1% improved. The lumbar 
curves gained the best results (75%), then the thoracic 
curves (66,7%) and the double thoracolumbar curves. 

Keywords: effectiveness, idiopathic scoliosis, 
Chªneau brace  

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Vẹo cột sống (VCS) là một thuật ngữ mô tả những 

đường cong của cột sống sang phía bên lớn hơn 100 so 
với trục của cơ thể [5] [8]. VCS gây nên những biến 
dạng lớn về giải phẫu, ảnh hưởng nhiều đến sự phát 
triển của trẻ, là nguyên nhân dẫn đến những tình trạng 
bệnh lý của bộ máy hô hấp, tuần hoàn và vận động. 
Đặc biệt VCS ở trẻ em gái có thể làm khung chậu lệch 
ảnh hưởng đến chức năng sinh đẻ sau này [1] [2]. 

Những biến dạng của cột sống thường được phát 
hiện là VCS, qu  ̧ gù hoặc quá ưỡn của cột sống. 
Trong VCS, phổ biến nhất là VCS tự phát (không rõ 
nguyên nhân) ở lứa tuổi vị thành niên. 
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ở Việt Nam khoảng vài năm gần đây đã có một số 
cơ sở tiến hành điều trị VCS bằng áo nẹp chỉnh hình, 
tuy nhiên chưa có tác giả nào đi sâu tìm hiểu về hiệu 
quả những dụng cụ này. Do vậy chúng tôi tiến hành 
đề tài này nhằm mục tiêu: Đánh giá hiệu quả bước 
đầu của áo nẹp chỉnh hình Chêneau trong điều trị cho 
trẻ vẹo cột sống tự phát 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu.  
Gồm 31 bệnh nhân được chẩn đoán VCS tự phát 

sau khám sàng lọc tại 8 trường THCS của tỉnh Tuyên 
Quang vào tháng 9 năm 2009. Bệnh nhân ở lứa tuổi 
từ 12 - 15 tuổi có góc Cobb từ 200 đến 450, dấu hiệu 
Risser ban đầu là 0- 3.  

2. Phương pháp nghiên cứu  
Nghiên cứu can thiệp tự đối chứng trước và sau 

điều trị 
31 bệnh nhân được mặc áo nẹp chỉnh hình 

Chêneau làm tại xưởng chỉnh hình của Trung tâm 
Phục hồi chức năng Hương Sen - Tuyên Quang.  

Sau giai đoạn điều chỉnh ban đầu khi mang áo 
nẹp (khoảng 1 tuần) bệnh nhân được chỉ định mang 
áo nẹp Chêneau 23 giờ/ ngày. Cùng với việc mặc áo 
nẹp, bệnh nhân được áp dụng các bài tập phục hồi 
chức năng cột sống. 

Tiêu chuẩn đánh giá kết quả nghiên cứu 
Dựa theo tiêu chuẩn đánh giá kết quả của Bassett 

G.S và Bunnell W.P [5] 
- Cải thiện: Khi đường cong giảm đi ít nhất 50 so 

với trước khi điều trị  
- Không thay đổi: Khi đường cong tăng lên hoặc 

giảm đi trong khoảng 40 so với trước khi điều trị 
- Xấu đi: Khi đường cong tăng lên ít nhất 50 so với 

trước khi điều trị  
Thời điểm đánh giá: Nghiên cứu được đánh giá 

trước khi mặc áo nẹp, sau 6 tháng và sau 1 năm mặc 
áo nẹp. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu. 
Bảng 1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu 

Số lượng 
Nam Nữ 

Dấu hiệu 
Risser Tuổi 

3 28 2,23 ± 0,92 14,5±1,2 
Nhận xét: Trong số 31 trẻ VCS có góc Cobb từ 

200 đến 450 được chỉ định mang áo nẹp Chêneau thì 
đa số là nữ (28 trẻ chiếm 90,3%) và sự trưởng thành 
của hệ xương vẫn đang trong quá trình cốt hóa (dấu 
hiệu Risser trung bình ở độ 2). Tuổi trung bình của đối 
tượng nghiên cứu là 14,5.  
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Biểu đồ 1. Loại đường cong vẹo cột sống  

Nhận xét: Hầu hết trẻ bị VCS thắt lưng (51,6%), 
sau đó là VCS ngực (29%) và VCS đôi ngực - thắt 
lưng (19,6%).  

2. Hiệu quả của áo nẹp Chêneau trong điều trị 
cho trẻ VCS tự phát. 
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Biểu đồ 2. Góc Cobb sau 6 tháng và 1 năm mặc áo nẹp 

Nhận xét: Sau 6 tháng điều trị có 67,7% trường 
hợp được cải thiện, 22,6 % có đường cong ổn định, 
9,7% nặng lên. Sau 1 năm điều trị có 87,1% trường 
hợp tốt lên. Các trường hợp có kết quả nặng lên chưa 
thay đổi (9,7%). 
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Biểu đồ 3. Hiệu quả của áo nẹp theo loại đường cong  

sau 6 tháng điều trị 
Nhận xét: Sau 6 tháng điều trị thấy đường cong 

thắt lưng có sự cải thiện nhất (75%), tiếp đó loại 
đường cong ngực (66,7%) và đường cong đôi ngực - 
thắt lưng có mức độ cải thiện thấp nhất (50%).  
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Biểu đồ 4. Hiệu quả của áo nẹp theo loại đường cong  

sau 1 năm điều trị 
Nhận xét: Sau 1 năm mặc áo nẹp, nhóm đường 

cong thắt lưng có sự cải thiện cao nhất (93,8%). Tiếp 
theo là nhóm đường cong ngực (88,9%) và sau cùng 
là nhóm đường cong đôi ngực - thắt lưng (66,7%). Với 
đường cong ngực không còn trường hợp nào nặng 
lên, trong khi 2 nhóm còn lại các trường hợp nặng lên 
vẫn chưa thay đổi.  
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BÀN LUẬN 
1. Về đặc điểm của đối tượng nghiên cứu. 
Các trẻ bị VCS tự phát trong nghiên cứu của 

chúng tôi đa số là nữ (28 trẻ chiếm 90,3%) và sự 
trưởng thành của hệ xương vẫn đang trong quá trình 
cốt hóa (dấu hiệu Risser trung bình ở độ 2). Tuổi 
trung bình của đối tượng nghiên cứu là 14,5 tuổi. Hầu 
hết trẻ bị VCS thắt lưng (51,6%), sau đó là VCS ngực 
(29%) và VCS đôi ngực - thắt lưng (19,6%).  

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng tương tự 
nghiên cứu của Pham V.M. (2007) khi đánh giá hiệu 
quả áo nẹp chỉnh hình Chêneau trong điều trị VCS tự 
phát tuổi vị thành niên. Tác giả nhận thấy vào giai 
đoạn đầu điều trị, tuổi trung bình là 12,7, dấu hiệu 
Risser là 0 trong 40 trường hợp, là 1 trong 15 trường 
hợp và là 2 trong 8 trường hợp. Tỷ lệ các loại đường 
cong là: 34,9% VCS ngực, 19% VCS ngực - thắt lưng, 
15,9% VCS thắt lưng và 30,2% là VCS đường cong 
đôi [9].  

2. Về hiệu quả của áo nẹp chỉnh hình Chêneau 
trong điều trị cho trẻ vẹo cột sống tự phát.  

2.1 Hiệu quả chung của áo nẹp lên sự thay đổi 
góc Cobb 

Điều trị VCS bằng phương pháp bảo tồn (không 
phẫu thuật) đã được Hippocrates mô tả từ rất sớm 
trong các tài liệu y học, đó là phương pháp kéo giãn 
bằng đai dây da cố định ở phần bên cơ thể. Các loại 
áo nẹp chỉnh hình hiện đại hơn được Blount và 
Schmidt đề cập tới vào năm 1946, khi họ bắt đầu sử 
dụng áo nẹp chỉnh hình để cố định sau phẫu thuật 
điều trị VCS và để điều trị VCS bằng phương pháp 
bảo tồn.  

Có khá nhiều nghiên cứu về hiệu quả điều trị VCS 
bằng áo nẹp chỉnh hình Chêneau đã được công bố. 
Boulot và CS (1993) tiến hành nghiên cứu trên 161 
bệnh nhân VCS tự phát và theo dõi kết quả sau 18 
tháng điều trị. Kết quả cho thấy 70% bệnh nhân có 
kết quả điều trị tốt, 13% ổn định và 17% nặng lên. 
Góc vẹo được cải thiện so với ban đầu là 18%. Đường 
cong có thể nắn chỉnh được nhiều nhất và tiến triển 
tốt nhất là loại đường cong ngực - thắt lưng [4].  

Nghiên cứu của Pham V.M. (2007) đánh giá hiệu 
quả của áo nẹp chỉnh hình Chêneau trong điều trị 
VCS tự phát tuổi vị thành niên cho 63 bệnh nhân, kết 
quả sau khi kết thúc 2 năm điều trị có 25,4% các 
đường cong được cải thiện, 60,3% trường hợp có kết 
quả ổn định và 14,3% đường cong tiến triển xấu đi và 
cần chỉ định phẫu thuật. Kết quả tốt nhất đạt được là 
đối với nhóm đường cong thắt lưng và đường cong 
ngực - thắt lưng [9].  

Cinnella và CS (2009) đã đánh giá hiệu quả lâu 
dài của áo nẹp Chêneau trong điều trị VCS tự phát, 
các bệnh nhân mặc áo nẹp ít nhất là 30 tháng và sau 
khi bỏ áo nẹp được theo dõi ít nhất 20 tháng. Họ thấy 
rằng sau khi kết thúc qu  ̧trình điều trị, có 23% trường 
hợp VCS có góc Cobb được cải thiện (p < 0,05) và 
sau 5 năm theo dõi có khoảng 15% ổn định (p < 
0,05). Cuối cùng các tác giả này đưa ra kết luận là: 
áo nẹp chỉnh hình Chêneau có hiệu quả trong điều trị 
bảo tồn VCS tự phát [6]. 

Nghiên cứu của chúng tôi cũng có kết quả tương 
tự các nghiên cứu này. Sau 6 tháng điều trị có 67,7% 
trường hợp được cải thiện, 22,6 % có đường cong ổn 
định và 9,7% bệnh nhân bị nặng lên. Sau 12 tháng 
điều trị, số bệnh nhân có góc Cobb cải thiện tăng lên 
so với mốc 6 tháng (87,1%), trong khi số bệnh nhân 
có kết quả nặng lên chưa thay đổi (9,7%). 

Với mục đích của điều trị bằng áo nẹp cho trẻ 
VCS tự phát là giữ cho đường cong không tiến triển 
nặng lên thì kết quả bước đầu sau 1 năm điều trị bằng 
áo nẹp chỉnh hình Chêneau trong nghiên cứu của 
chúng tôi là rất khả quan với 90,3 % cho kết quả cải 
thiện và ổn định. Kết quả của Climent JM và CS 
(1999) nghiên cứu trên 154 bệnh nhân VCS tự phát 
bằng áo nẹp chỉnh hình Chêneau cho thấy 83% các 
đường cong được cải thiện hoặc không thay đổi [7] . 

2.2 So sánh hiệu quả của áo nẹp Chêneau theo 
loại đường cong  

Về vị trí các loại đường cong, nhiều tác giả cho 
đây là một yếu tố tiên lượng. Nhiều nghiên cứu cũng 
cho kết quả tương tự nghiên cứu của chúng tôi, rằng 
hiệu quả của áo nẹp là tốt nhất đối với đường cong 
thắt lưng [4] [9]. 

Theo nghiên cứu của tác giả Pham V.M. (2007), 
áo nẹp Chêneau đạt hiệu quả cao nhất đối với đường 
cong thắt lưng, tiếp đó là đường cong ngực - thắt lưng 
và đường cong ngực, đường cong đôi có kết quả kém 
nhất [9]. 

KẾT LUẬN 
1. Đặc điểm của VCS tự phát vị thành niên 

trong đối tượng nghiên cứu. 
Các trẻ VCS tự phát đa số là nữ (90,3%) và sự 

trưởng thành của hệ xương trong vẫn đang trong quá 
trình cốt hóa (dấu hiệu Risser trung bình ở độ 2). Tuổi 
trung bình của trẻ là 14,5 tuổi. Hầu hết trẻ bị VCS thắt 
lưng (51,6%), sau đó là VCS ngực (29%) và VCS đôi 
ngực - thắt lưng (19,6%).  

2. Đánh giá hiệu quả bước đầu của áo nẹp 
chỉnh hình Chêneau trong điều trị cho trẻ vẹo cột 
sống tự phát. 

áo nẹp chỉnh hình Chêneau thực sự có hiệu quả 
đối với trẻ VCS tự phát tuổi vị thành niên. Sau 6 tháng 
điều trị có 67,7% và sau 1 năm điều trị có 87,1% 
trường hợp được cải thiên. Loại đường cong thắt lưng 
có kết quả điều trị tốt nhất (75%), tiếp đó loại đường 
cong ngực (66,7%) và đường cong đôi ngực - thắt 
lưng (50%). 
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MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NGUY CƠ BỆNH MẠCH VÀNH  

TRONG 10 NĂM TỚI THEO THANG ĐIỂM FRAMINGHAM Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH  
TẠI THÀNH PHỐ HUẾ 

 
Đoàn Phước Thuộc, Phùng Thị Lý 

Trường Đại học Y Dược Huế 
Tóm tắt 
Mục tiêu: Xác định một số yếu tố liên quan đến 

nguy cơ bệnh mạch vành trong 10 năm tới theo thang 
điểm Framingham ở người trưởng thành tại Bệnh viện 
Trường Đại học Y Dược Huế. Thiết kế nghiên cứu: 
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 386 người từ 20 tuổi 
trở lên ở thành phố Huế đến khám tại bệnh viện 
Trường Đại học Y Dược Huế. Kết quả: Có mối tương 
quan thuận giữa nguy cơ cao bệnh mạch vành với 
tuổi (r=0,69, p<0,01), huyết áp tâm thu và huyết áp 
tâm trương (r=0,608 và r=0,514, p<0,05), mức độ béo 
phì theo vòng bụng ở cả 2 giới (r=0,703, p<0,05 và 
r=0,374, p<0,01), mức độ béo phì theo tỷ vòng 
bụng/vòng mông ở 2 giới (r=0,301 và r=0,459, 
p<0,01), mức độ béo phì theo BMI (r=0,209, p<0,01), 
glucose máu lúc đói (r=0,13, p<0,05) và có mối liên 
hệ với RLLM (p<0,01), một số yếu tố thói quen lối 
sống: hút thuốc lá, ăn nhiều chất béo, hoạt động thể 
lực, uống nhiều bia rượu. Kết luận: Nguy cơ BMV có 
liên hệ với rối loạn lipid máu, tăng huyết áp, béo phì, 
hút thuốc lá, đái tháo đường, thói quen ăn uống, hoạt 
động thể lực và thói quen uống nhiều bia rượu. 

Từ khóa: thang điểm Framingham. 
summary 
Objective: To determine factors associated with 

risk of coronary heart disease(CHD) according to 
Framingham scores in adults at the Hospital of Hue 
Medical and Pharmacy College. Study design: A 
cross-sectional study. Sample size: 386 people age 
20 years or older in Hue city examined in the hospital 
of Hue Medical and Pharmacy College. Results: 
There is positive correlation between high-risk 
coronary artery disease with age (r = 0.69, p <0.01), 
systolic and diastolic blood pressure (r = 0.608 and r 
= 0.514, p <0, 05), level of abdominal obesity in both 
men and women (r = 0.703, p <0.05 and r = 0.374, p 
<0.01) and severity of abdominal obesity according to 
rate abdominal/ rear round size (r = 0.301 and r = 
0.459, p <0.01) and severity of obesity according to 
BMI index (r = 0.209, p <0.01), blood glucose (r = 
0.13, p <0.05) and to be associated with dyslipidemia 
(p<0.01), and some of lifestyle habit factors: smoking, 
saturated fat diet, less physical activity, drink much 
beer or alcohol. Conclusion: The risk of CHD 

associated with dyslipidemia, hypertension, obesity, 
smoking, diabetes, eating habits, physical activity and 
drinking much alcohol or beer. 

Keywords: Framingham scores. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Bệnh mạch vành đang gia tăng nhanh chóng, là 

nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở các nước phát 
triển cũng như các nước đang phát triển. ở Việt Nam, 
bệnh mạch vành (BMV) đang ngày càng gia tăng và 
đã trở thành vấn đề thời sự trên cả nước. Xác định 
được yếu tố nguy cơ của BMV giúp chúng ta có giải 
pháp dự phòng. Nghiên cứu có quy mô và uy tín lớn 
nhất là nghiên cứu Framingham được tiến hành ở Mỹ. 
Để dự báo nguy cơ mắc BMV qua đó có chiến lược dự 
phòng hợp lý do vậy chúng tôi thực hiện đề tài này với 
mục tiêu: Xác định một số yếu tố liên quan đến nguy 
cơ bệnh mạch vành theo thang điểm Framingham ở 
người trưởng thành tại Bệnh viện Trường Đại học Y 
Dược Huế 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là 

người từ 20 tuổi trở lên đến khám tại bệnh viện 
Trường Đại học Y Dược Huế. 

Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang 
Cỡ mẫu và chọn mẫu: gồm 386 người được tính 

theo công thức sau: 

n = Z2
(1-/2) 

p 1 - p
d2  x SE 

n: Số đối tượng cần nghiên cứu, : mức ý nghĩa 
thống kê, d = 0,05 (độ chính xác mong muốn), Z/2: 
giá trị Z thu được từ bảng Z ứng với  được chọn. ở 
đây chúng tôi chọn  = 5% nên Z/2 tương ứng là 
1,96 (khoảng tin cậy = 95%), p: tỉ lệ nguy cơ cao BMV 
tại Thừa Thiên Huế, p = 13,2% [3], SE: Hệ số thiết kế 
mẫu bằng 2. 

 4. Phân tích và xử lý số liệu. 
Sử dụng phần mềm Epi6.04 và SPSS 10.0, đánh 

giá sự khác biệt và mối tương quan dựa vào giá trị 
p<0,05 và hệ số tương quan r. 


